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	TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP 
Môn dạy: Toán 8
	Họ và tên HS:............................................ Lớp: ...............


PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	NỘI DUNG GHI BÀI
(Các em ghi vào vở bài học)

	Tên bài học/ chủ đề
	Tiết 21: Phân thức đại số


	Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa phân thức đại số


Cho HS quan sát các biểu thức có dạng  trong SGK trang 34.
Em hãy nhận xét các biểu thức có dạng như thế nào?

Các biểu thức như thế gọi là các phân thức đại số.

Phát biểu định nghĩa phân thức đại số?



Hoạt động 2: Tìm hiểu hai phân thức bằng nhau

Cho HS nhắc lại khái niệm hai phân số bằng nhau.

Tương tự trên tập hợp các phân thức ta cũng có định nghĩa hai phân thức bằng nhau.

Nêu định nghĩa hai phân thức bằng nhau. Yêu cầu HS nêu lại định nghĩa.
	1. Định nghĩa

SGK/ 35

Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

Số 0 và số 1 cũng là những phân thức đại số.




2. Hai phân thức bằng nhau


 nếu AD =  BC


Vd : 
Vì (x – 1)(x + 1) = 1.(x2 – 1)
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Môn dạy: Toán 8
	Họ và tên HS:............................................ Lớp: ...............
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	Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất cơ bản phân thức đại số

Cho HS thực hiện ?1. Nhắc lại các tính chất cơ bản của phân số?

Cũng cố và nhắc lại các tính chất của phân số.



Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc đổi dấu

Cho HS thực hiện ?2. và ?3 
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện.

Cho HS phát biểu tính chất cơ bản của phân thức.

Cho HS hoạt động nhóm thực hiện ?4.
Nhận xét và đánh giá bài làm của HS.



Qua ?4 b từ đẳng thức  cho ta quy tắc đổi dấu. Em hãy phát biểu quy tắc đổi dấu.

Cho HS thực hiện ?5.

	
1. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

Tính chất: SGK/ 36





2. Quy tắc đổi dấu

Quy tắc: SGK/ 36
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Họ và Tên Học sinh: ......................................
   Lớp: ......................................
PHIẾU PHẢN HỒI THÔNG TIN
HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TỰ HỌC

	Môn
học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	


HỌC SINH

















	TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP 
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	Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa hình thoi

Cho HS xem hình 100 trang104 SGK.

Nhận xét về các cạnh của tứ giác ABCD.

Tứ giác ABCD trên hình 100 gọi là hình thoi
Hãy nêu định nghĩa hình thoi?
Nêu cách vẽ hình thoi?
Hướng  dẫn HS cách vẽ hình thoi


Vậy hình thoi là một hình bình hành đặc biệt 


Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hình thoi


Vì hình thoi cũng là hình bình hành hãy nêu các tính chất mà hình thoi có được?

Vẽ thêm vào hình hai đường chéo của hình thoi. Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hình thoi










Hoạt động 3: Tìm hiểu dấu hiệu nhận biết hình thoi

Dựa vào định nghĩa phát biểu dấu hiệu thứ nhất
Ngoài dấu hiệu nhận biết hình thoi từ  tứ giác bằng định nghĩa, hãy dự đoán các dấu hiệu nhận biết hình thoi từ hình bình hành.
Cho HS thực hiện ?3.

	1/Định nghĩa
Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
[image: h37]




ABCD là        ABCD là tứ giác 


hình thoi         AB = BC = CD = DA





2/ Tính chaát
Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành

Định lý :

Nd: SGK/105
[image: h38]






GT	ABCD là hình thoi

	AC BD
	AC là phân giác Â

KL	CA là phân giác 

	BD là phân giác 

	DB là phân giác 


3/ Dấu hiệu nhận biết

SGK/ 105
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	Hoạt động 1: Giải bài tập 75 trang 106 SGK


Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.


Gợi ý học sinh sử dụng dấu hiệu tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

























Hoạt động 2: Giải bài tập 76 trang 106 SGK




[bookmark: _GoBack]


	
Bài tập 75 trang 106 SGK
[image: ]


- Ta có GA = GB (GT),
 KB = KC (GT)
=>  GK là đường trung bình

 của ABC => GK = ½ AC và GK//AC (1)

Tương tự : HI là đường trung bình của ADC 
=> HI = ½ AC và HI //AC (2)
Từ (1) và (2) suy ra GHIK là hình bình hành (có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau)

- Ta lại có GH= ½ BD (GH là đường trung bình của ABD)
mà GK = ½ AC và BD = AC (đường chéo hình chữ nhật) Nên : GH = GK 
Vậy GHIK là hình thoi

Bài 76/106 SGK:    
Ta có  EF là đường trung bình



 của ABC  EF // AC, EF = AC

HG là đường trung bình của ADC 


HG// AC, HG = AC
Suy ra EF // HG, EF = HG
Do đó EFHG là hình bình hành(dấu hiệu nhận biết hình bình hành) (1)

Ta có EH // BD (EH là đường trung bình củaABD ), EF //AC (cmt)

Mà BD  AC (ABCD là hình thoi )

Nên EH EF (2)
Từ (1) và (2) suy ra EFGH là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật)
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